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tiến tới thiết lập một hệ thống độ cao 

quốc gia có nhiều điểm gốc và thống nhất 

cho cả lãnh thổ và lãnh hảI ở nước ta 

          Phạm Hoàng Lân 

  

i. Đặt vấn đề 

Cùng với các giá trị tọa độ mặt bằng, độ cao là 

thành phần thiết yếu cho việc ấn định vị trí không 

gian của điểm xét ở ngay trên bề mặt Trái Đất, ở 

trong lòng cũng như ở bên ngoài nó. Trước đây, do 

quy mô và khả năng công nghệ của công tác đo đạc 

còn bị hạn chế, nên chỉ có thể xây dựng các hệ thống 

độ cao riêng biệt cho từng quốc gia, từng khu vực 

với một điểm gốc duy nhất tương ứng. Điểm gốc độ 

cao được lấy trên cơ sở sử dụng mực nước biển trung 

bình ở một vùng biển cụ thể và giá trị độ cao của 

điểm xét được lan truyền dần từ điểm gốc có khi ở 

cách xa đó hàng trăm, hàng nghìn kilomet. Nhưng 

mặt biển trung bình ở các khu vực khác nhau trên 

Trái Đất không cùng nằm trên một mặt đẳng thế 

trọng trường, nên không thể nhất thể hoá các mạng 

lưới độ cao cục bộ cũng như các mạng lưới độ cao 

với các điểm gốc khác nhau. Thêm vào đó, như đã 

biết, mực nước biển trung bình lại không ổn định 

theo thời gian, chẳng hạn, do sự biến đổi của khí 

hậu toàn cầu. Do vậy, giá trị độ cao của một điểm 

xét cụ thể so với mực nước biển trung bình đã chọn 

không còn là hằng số. Mặt khác, do toàn bộ hệ thống 

độ cao cho trước chỉ dựa trên một điểm gốc, nên 

không thể thực hiện kiểm tra, đánh giá triệt để, khách 

quan đối với kết quả đo đạc trong mạng lưới. 

Nhu cầu ngày càng cấp thiết về sử dụng thành 

phần độ cao nói riêng và toạ độ không gian nói 

chung nhằm đáp ứng các mục đích khoa học - kỹ 

thuật, kinh tế, quốc phòng trên phạm vi quốc gia, 

tiến tới hoà nhập với khu vực và toàn cầu đòi hỏi ở 

Việt Nam cần sớm thiết lập một hệ thống độ cao 

hoàn chỉnh, chặt chẽ và bền vững không chỉ có một 

điểm gốc, hơn thế nữa, còn thống nhất cho cả lãnh 

thổ và lãnh hải, đồng thời cho phép triển khai các 

công nghệ vệ tinh hiện đại. 

Trong bài báo này chúng tôi xin đề cập nguyên 

lý và khả năng thực thi của việc giải quyết bài toán 

nêu trên ở nước ta. 

ii. Cơ sở lý thuyết 

1. Bản chất và vai trò của độ cao chuẩn 

Một trong những vấn đề cơ bản nhất trong việc 

thiết lập hệ thống độ cao là chọn mặt khởi tính. Từ 

trước đến nay mặt khởi tính độ cao thường được gắn 

ở mức độ này hay mức độ khác với mặt đẳng thế 

trọng trường của Trái Đất. Điều này dễ hiểu, vì trọng 

trường, kích thước và hình dạng của Trái Đất có liên 

quan mật thiết với nhau. Các mặt đẳng thế tồn tại 

khách quan và là một trong các đặc trưng cơ bản của 

trọng trường Trái Đất ta có thể nhận biết trực quan. 

Đó chính là mặt nước yên tĩnh không bị nhiễu (bởi 

các nguyên nhân khác nhau ngoài tác dụng của 

trọng lực) trong các sông, hồ, trên biển, đại dương. 

Trên phạm vi toàn cầu  người ta đã đưa ra khái 

niệm về mặt geoid và coi là mặt khởi tính cho một 

hệ thống độ cao được đề xuất từ thế kỷ 19 có tên là 

độ cao chính [4]. Song, không đơn giản và dễ dàng 

chỉ ra vị trí chính xác của mặt geoid  ở các khu vực 

cụ thể khác nhau trên bề mặt Trái Đất ; hơn nữa, mặt 

này lại uốn nếp khá phức tạp và có dạng phình dần 

ra khi đi từ hai cực về phía xích đạo của Trái Đất. Vì 

thế, trên thực tế không thể sử dụng mặt geoid làm 

mặt khởi tính chung cho độ cao của mọi điểm xét. 

Người ta đã phải chấp nhận mực nước biển trung 

bình ở một vùng biển cụ thể nào đó làm mốc khởi 

tính độ cao cho một quốc gia, một nhóm quốc gia 

hay cho cả một lục địa. Do mực nước biển trung 

bình tại các khu vực khác nhau không trùng nhau, 

nên giá trị độ cao của một điểm xét được tính theo 

các hệ thống độ cao quốc gia khác nhau sẽ chênh 
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khác. Bài toán trực tiếp hoà nhập các hệ thống độ 

cao quốc gia nói riêng hay hoà nhập các hệ thống 

độ cao với các điểm gốc khác nói chung là vấn đề 

không có lời giải. Khi đó, chỉ có thể đạt tới mục đích 

hoà nhập trong cùng một hệ thống chung bằng cách 

đo nối các hệ thống riêng biệt với nhau và sử dụng 

một điểm gốc chung. Nhưng trong trường hợp này 

sẽ nẩy sinh nhiều vấn đề bất cập, chẳng hạn, không 

thể liên kết các mạng lưới độ cao bị phân cách bởi 

biển và đại dương. Giá trị độ cao tính theo hệ thống 

chung có thể chênh khác nhiều so với giá trị độ cao 

tương ứng tính theo mực nước biển trung bình địa 

phương, tức là giá trị độ cao sẽ không thích ứng với 

vị trí thực tế khách quan của mặt đẳng thể trọng 

trường tại điểm xét cụ thể. Ngay ở nước ta, giá trị 

độ cao tính theo mực nước biển trung bình tại Mũi 

Nai (Hà tiên) nhỏ hơn giá trị độ cao tương ứng tính 

theo mực nước biển trung bình tại Hòn Dấu (Đồ sơn) 

cỡ 0,16 m. Chính điều này đưa đến không ít bất tiện 

cho các tỉnh ven biển ở miền Nam khi sử dụng bản 

đồ địa hình với hệ thống độ cao nhà nước. 

Về mặt lý thuyết thì M.S. Molodenski và các nhà 

bác học Xô viết khác [9] đã khảo sát và chứng minh 

không thể xác định mặt geoid một cách chặt chẽ và 

chính xác. V.F. Eremeev [3] cũng đã chỉ ra bản thân 

độ cao chính lấy geoid làm mặt khởi tính cũng không 

thể được tính ra một cách chặt chẽ và chính xác, vì 

phải dùng đến các giả thuyết khác nhau về cấu tạo 

bên trong của Trái Đất. 

Để thoát khỏi các trở ngại không thể khắc phục 

trong việc sử dụng geoid, M.S. Molodenski đã đề  

xuất ý tưởng khước từ khái niệm độ cao chính và 

thay thế nó cần xây dựng và sử dụng một loại độ 

cao mới với mặt khởi tính là mặt ellipsoid chuẩn và 

tuân thủ điều kiện : giá trị thế trọng trường chuẩn UN 

tại điểm N tương ứng với điểm xét M trên bề mặt 

thực S của Trái Đất bằng giá trị thế trọng trường 

thực WM tại điểm M. Các điểm N tương ứng với 

các điểm M trên mặt đất sẽ hợp thành một bề mặt, 

M.S. Molodenski gọi là bề mặt phụ trợ hay bề mặt 

xấp xỉ (gần đúng) của Trái Đất. Bề mặt này đã được 

R.A. Hirvonen đặt tên là mặt teluroid [5] và thường 

được ký hiệu là . Khoảng cách tính theo pháp 

tuyến giữa điểm N và mặt ellipsoid chuẩn, tức là 

giữa mặt teluroid và mặt ellipsoid chuẩn, được V.F. 

Eremeev [3] gọi là độ cao chuẩn và thường được 

ký hiệu là h. Ta có độ cao chuẩn của điểm xét M 

trên mặt đất (hình l) là : 

                                  

Khoảng cách giữa mặt teluroid và mặt đất thực 

ứng với điểm xét chính là dị thường độ cao ; nó 

được ký hiệu là . Ta có : 

                     M     =     MN 

Khoảng cách MM0 được gọi là độ cao trắc địa 

và được ký hiệu là H. 

Theo hình 1 ta có :    

                                   (1) 

Đại lượng  được xác định theo số liệu trọng 

lực thông qua các công thức chặt chẽ của lý thuyết                
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xác định thế trọng trường và bề mặt thực của Trái 

Đất do M.S. Molodenski đề xuất. Khái niệm về độ 

cao chuẩn cũng như lý thuyết vừa nhắc tới được ghi 

nhận và đánh giá là bước ngoặt cơ bản trong lĩnh vực 

nghiên cứu xác định thế trọng trường và bề mặt Trái 

Đất. Song, do tính chất "cách mạng" của nó, lý thuyết 

này đã không được hiểu thấu đáo, đánh giá đầy đủ 

và thừa nhận rộng rãi như từ sau những năm 60 của 

thế kỷ trước và hiện nay. Chính trong bối cảnh đó 

M.S. Molodenski đã tìm cách liên hệ lý thuyết mới 

của mình với lý thuyết kinh điển vốn đã trở nên quen 

thuộc của G. Stokos, theo đó đã đưa ra  khái niệm 

về mặt quasigeoid với nghĩa "tựa như geoid" và lý 

giải độ cao chuẩn của điểm xét trên mặt đất như độ 

cao của nó so với mặt quasigeoid. Dựa theo cách lý 

giải này, trong một thời gian dài nhiều nhà trắc địa ở 

Liên Xô cũng như ở phương Tây đã lý giải tiếp dị 

thường độ cao như độ cao của quasigeoid so với 

ellipsoid chuẩn. Gần đây, L.V. Ogorodova [11] đã 

nhấn mạnh bản chất nguyên căn của độ cao chuẩn 

và chỉ ra sự không chỉnh và không chuẩn của cách 

hiểu thường gặp cho đến nay về độ cao chuẩn và dị 

thường độ cao. 

Với cách hiểu đầy đủ, chính xác xuất phát từ khái 

niệm gốc rễ theo M.S. Molodenski, độ cao chuẩn sẽ 

là và chỉ có nó mới có thể là yếu tố cơ bản để xây 

dựng nên một hệ thống độ cao, trong đó độ cao của 

các điểm khác nhau đều được tính từ cùng một mặt 

khởi tính là mặt ellipsoid chuẩn, nhờ vậy hệ thống 

độ cao sẽ là thống nhất cho các phần riêng rẽ cũng 

như cho toàn bộ bề mặt Trái Đất. Điểm gốc độ cao 

không phải chỉ có 1, mà có thể có nhiều, do đó có 

thể thực hiện kiểm tra, đánh giá khách quan và nâng 

cao độ chính xác cũng như tính chặt chẽ của mạng 

lưới độ cao trên cơ sở tính toán bình sai với nhiều 

điểm gốc. Thêm vào đó, giá trị độ cao của điểm xét 

không có liên quan và sẽ không phụ thuộc vào sự 

thay đổi của mực nước biển trung bình, vì thế có thể 

được xem là đại lượng không đổi theo thời gian vốn 

rất cần thiết cho việc nghiên cứu chuyển động hiện 

đại của vỏ Trái Đất trong khoảng thời gian dài cũng 

như các biến động tự nhiên khác. 

2. Các phương pháp xác định độ cao chuẩn 

a) Phương pháp dựa trên công nghệ truyền thống 

Độ cao chuẩn của điểm xét M trên mặt đất về thực 

chất là khoảng cách tính theo pháp tuyến MM0 với 

ellipsoid chuẩn giữa mặt đẳng thế trọng trường chuẩn 

với thế UN = WM đi qua điểm N và mặt ellipsoid 

chuẩn với thế U0. Đúng như bản chất của nó, độ cao 

chuẩn nói riêng và độ cao nói chung phải gắn với 

và chỉ có thể được xác định thông qua thế trọng 

trường của Trái Đất. Tương ứng ta có công thức [3] : 

(2) 

 

Để có được (UN - U0), người ta đã đặt yêu cầu 

chọn thế trọng trường chuẩn sao cho : 

                      U0    =    W0                               (3) 

                UN - U0 = WM - W0                         (4) 

trong đó W0 - thế trọng trường thực trên mặt geoid. 

Mặt khác, ta lại biết : 

                                                          (5) 

trong đó dh - chênh cao thuỷ chuẩn giữa hai điểm 

kề nhau trên tuyến chạy từ điểm gốc độ cao O trên 

mặt geoid đến điểm xét M trên mặt đất ; g - giá trị 

trọng lực dọc theo tuyến OM. Trên thực tế, như đã 

nói ở trên, thay vì lấy điểm O trên mặt geoid vốn 

không thể chỉ ra cụ thể trên thực địa, người ta 

thường phải sử dụng điểm gốc độ cao     chấp nhận 

theo mực nước biển trung bình cục bộ ở một vùng 

biển cụ thể nào đó [4]. Khi đó ta sẽ có : 

                                                        (6) 

  

Biểu thức (6) cho thấy, để xác định được giá trị 

độ cao chuẩn h, người ta phải sử dụng kết quả đo 

thuỷ chuẩn kết hợp với đo trọng lực dọc tuyến đo 

cao được dẫn từ điểm gốc độ cao lấy theo mặt biển 

trung bình đã chọn. Phải nói, cho đến khi xuất hiện 

cách giải quyết khác do công nghệ định vị toàn cầu 

(GPS) mang lại ta sẽ xét kỹ ở phía dưới, việc sử dụng 

mực nước biển trung bình và phép đo thuỷ chuẩn để 

xác định độ cao là phương pháp khả thi duy nhất 

và tất yếu. Ngoài các nhược điểm đã được đề cập ở 

phía trên, phương pháp đo thuỷ chuẩn truyền thống 

còn rất hạn chế, thậm chí không khả thi trong điều 

kiện địa hình phức tạp hoặc bị chia cắt bởi mặt nước 

trải rộng. Các nhược điểm và hạn chế đã nêu sẽ được 

khắc phục trong cách giải quyết dưới đây. 

b) Phương pháp dựa trên công nghệ định vị vệ 

tinh 

Từ (1) ta có : 

                        h     =    H -                          (7) 

Nhờ có công nghệ định vị vệ tinh mà cụ thể là 

hệ thống GPS ta có thể xác định được độ cao trắc 

địa trong hệ toạ độ tương ứng và trên cơ sở đó sẽ 
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không mấy khó khăn nhận được giá trị độ cao trắc 

địa H so với ellipsoid chuẩn phù hợp với thế trọng 

trường chuẩn đã được chấp nhận để tính ra các giá 

trị dị thường trọng lực cần thiết cho việc xác định 

dị thường độ cao  theo các công thức chặt chẽ của 

Molodenski M.S. hoặc theo các công thức gần đúng 

của Stokes. 

Cách xác định độ cao chuẩn trên cơ sở công thức 

(7) đuợc biết đến với tên gọi phổ biến trong các tài 

liệu chuyên môn là phương pháp đo cao GPS [8]. 

Như vậy, đo cao GPS chính là cơ sở của việc thiết 

lập hệ thống độ cao mới có nhiều ưu điểm cơ bản 

hơn hẳn so với phương pháp truyền thống đã nói 

đến ở các phần trước. 

iii. Các yêu cầu kỹ thuật, khả năng 

đáp ứng trong điều kiện nước ta 

1. Các yêu cầu đối với độ cao trắc địa và dị 

thường độ cao 

Để xét các yêu cầu cần đáp ứng về số liệu đo GPS 

và số liệu đo trọng lực khi triển khai đo cao GPS 

theo mục đích đã đặt ra, chúng ta dựa vào yêu cầu 

đối với đo cao thuỷ chuẩn truyền thống đã quen 

tuân thủ. Để xác thực hơn, chúng tôi định hướng 

theo kết quả đánh giá độ chính xác thực tế trong 

mạng lưới thuỷ chuẩn hạng I, hạng II ở nước ta, 

theo đó sai số trung phương trên 1 km có giá trị quy 

tròn bằng 3 mm [12]. Cho trên phạm vi lãnh thổ và 

lãnh hải nước ta sẽ có 5 - 6 điểm gốc độ cao phân bố 

tương đối đồng đều với giãn cách giữa 2 điểm kề nhau 

cỡ 500 km. Khi đó, để sai số trung phương xác định 

chênh cao giữa các điểm gốc liền kề trong mạng 

lưới độ cao mới đạt cùng cỡ với mạng lưới hạng I, 

hạng II trên đất liền, ta phải nêu yêu cầu : 

                                                

Tương ứng với (7) trong trường hợp xét một cặp 

điểm, theo lý thuyết sai số ta sẽ có : 

                                                        (8) 

Dựa trên nguyên tắc đồng ảnh hưởng và chấp 

nhận                                         , ta rút ra : 

 

Vậy giá trị hiệu độ cao trắc địa cũng như giá trị 

hiệu dị thường độ cao tại các điểm gốc phải xác định 

với sai số trung phương không vượt quá 0,05 m. 

2. Yêu cầu đối với số liệu đo GPS 

Theo khảo sát đã công bố trong [8], nếu toạ độ 

mặt bằng của điểm GPS ở đầu cạnh đáy được biết 

với sai số là 0,1 m, độ cao - với sai số 0,5 m, các 

thành phần hiệu toạ độ giữa hai đầu cạnh đáy được 

đo với sai số 0,04 m thì sai số xác định hiệu độ cao 

trắc địa ứng với chiều dài cạnh đáy cỡ 500 km sẽ 

bằng 0,043 m. Kết quả này hoàn toàn thoả mãn yêu 

cầu đã nêu ở mục III.1. 

3. Yêu cầu đối với số liệu trọng lực 

Số liệu trọng lực phục vụ tính dị thường độ cao 

 cần cho ở hai dạng, đó là : các giá trị dị thường 

trọng lực trong phạm vi vùng gần với bán kính 0 

bao quanh điểm xét và các hệ số điều hoà của chuỗi 

triển khai thế trọng trường đến bậc nmax cho ảnh 

hưởng của vùng xa. 

Theo kết quả đã khảo sát [6], thành phần dị thường 

độ cao do vùng gần gây ra có thể được xác định với 

sai số trung phương cỡ 0,03 m, nếu vùng gần được 

mở rộng tới bán kính không nhỏ hơn 200 km và 

trong đó các giá trị dị thường trọng lực phải được 

cho với mật độ không thấp hơn 1 điểm/100 km2. 

ảnh hưởng của vùng xa cũng đã được chúng tôi xét 

đến trong [7], theo đó khi hai điểm xét nằm cách 

nhau khoảng 500 km và bán kính của vùng gần bao 

quanh mỗi điểm bằng cỡ 300 km, sai số trung phương 

của dị thường độ cao xác định thông qua các hệ số 

điều hoà của mô hình RAPP-181 có thể đạt tới 1,5 m. 

Như ta thấy, sai số này là rất lớn so với yêu cầu cần 

đáp ứng. ở đó cũng đã cho thấy sai số tính ảnh hưởng 

của vùng xa lớn hơn rất nhiều so với sai số tính ảnh 

hưởng của vùng gần và do vậy, để làm giảm sai số 

xác định dị thường độ cao trọng lực, trước hết và chủ 

yếu cần hạn chế ảnh hưởng của vùng xa, tức là cần 

mở rộng vùng có số liệu đo trọng lực xung quanh 

điểm xét. Để đạt mục đích này, chúng ta cần tận 

dụng số liệu đo trọng lực biển, đồng thời khai thác 

số liệu đo cao vệ tinh (altimetry) từ ngân hàng dữ 

liệu trọng lực quốc tế. Mặt khác, cần sử dụng các 

mô hình trọng trường Trái Đất mới nhất, chẳng hạn, 

mô hình GAO-98 của LB Nga [1] và kết hợp các mô 

hình khác nhau. Theo [2], ảnh hưởng của vùng xa 

được tính đến một cách có hiệu quả trên cơ sở phối 

hợp mô hình EGM-96 và GAO-98. Sai số xác định 

giá trị tuyệt đối của dị thường độ cao trên phần lớn 

lãnh thổ LB Nga đạt 20 - 25 cm, còn sai số của hiệu 

dị thường độ cao đạt 3-5 cm. Các số liệu trên cho 

thấy khả năng hiện thực của việc đáp ứng các yêu 

cầu về số liệu trọng lực do bài toán thiết lập hệ thống 
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độ cao quốc gia ở nước ta theo nguyên tắc mới đã 

nêu trong bài báo này đặt ra. 

Kết luận 

Để có được một hệ thống độ cao chặt chẽ, thống 

nhất trên cả lãnh thổ và lãnh hải nước ta cũng như 

tiến tới hoà nhập với cơ sở độ cao ở khu vực và thế 

giới, cần sớm chuyển sang nguyên tắc đo cao GPS 

trên cơ sở ứng dụng công nghệ vệ tinh hiện đại kết 

hợp với số liệu trọng trường của Trái Đất. Cách giải 

quyết này hoàn toàn khả thi trong điều kiện cụ thể của 

nước ta và đòi hỏi các bước triển khai có liên quan. 
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Summary 

Towards to establishing a national height system with 
multi-initial and unified points for both terrestrial and 

sea territories in our country 

After analysing theoretical background and 
advantages of the normal height the paper points 
out on the principle of establishing a national height 
system with multi-initial and unified points for both 
terrestrial and sea territories in our country based 
on using modern satellite technologies and gravity 
data. There are also considered real possibilities 
for realizing this concept in Vietnam. 
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